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Đề cương Giới thiệu 

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

I.  Mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết ban hành Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.


Việt Nam là một trong mười nước có mật độ sông, kênh, hồ, vịnh lớn nhất thế giới với tổng chiều dài trên 41.900 km, bao gồm 3.260 sông, kênh, 3260 km bờ biển, trên một trăm cửa sông, nhiều hồ, đầm, phá ...tạo lập mạng giao thông thuỷ đến hầu hết các thành phố, thị xã, các khu dân cư và các vùng kinh tế tập trung, thuận lợi cho hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa. Từ hàng ngàn năm trước đã được cha ông ta tận dụng tốt cho cuộc sống phong phú đa dạng như lễ hội, du lịch, phát triển thuỷ sản, phục vụ nông nghiệp, phát triển vận tải cũng như cho công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Những Bạch Đằng, Sông Lô, Lục Đầu Giang, Cửu Long, Rạch Gầm, Vàm Cỏ.... mãi mãi đi vào tâm khảm của mọi thế hệ về lòng yêu nước gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc; vận tải đường thuỷ nội địa đi tiên phong trong các ngành vận tải đã trở thành một nghề truyền thống lâu đời. Ưu thế của vận tải đường thuỷ nội địa là chi phí thấp, vận chuyển hàng hoá khối lượng lớn và ít gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, vận tải đường thuỷ nội địa giữ tỷ trọng khoảng 25% tổng khối lượng hàng hoá vận tải của toàn ngành giao thông vận tải, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%; đặc biệt khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vận tải đường thuỷ nội địa đảm nhiệm khoảng 60-70% tổng khối lượng vận tải hàng hoá trong khu vực với mức tăng trưởng bình quân khoảng 20% năm. Giao thông vận tải đường thuỷ nội địa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hôi, bảo đảm an ninh, quốc phòng và góp phần giao lưu với một số quốc gia lân cận, đồng thời là ngành có tính chất xã hội hoá cao, nhiều thành phần kinh tế đều tham gia kinh doanh vận tải thuỷ nội địa.


Những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quản lý và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa, tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển vận tải đường thuỷ nội địa. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa hiện hành vẫn còn một số tồn tại:


- Chưa đồng bộ, hiệu lực thấp, có những vấn đề liên quan đến hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa chưa được pháp luật điều chỉnh;


- Việc phân công, phân cấp giữa các bộ, ngành; giữa trung ương, địa phương chưa rõ ràng dẫn đến sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước;


- Chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế và hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế.


Các tồn tại nêu trên đã dẫn đến tình trạng trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa chưa được tôn trọng, tình trạng vi phạm pháp luật như lấn chiếm luồng và hành lang bảo vệ luồng chạy tàu xảy ra nghiêm trọng trên các tuyến sông; xây dựng công trình vượt sông không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, gây cản trở giao thông đường thuỷ nội địa; mở bến bãi tuỳ tiện; phương tiện không tuân theo quy phạm thiết kế, không đăng ký, đăng kiểm vẫn tham gia giao thông; thuyền viên và người lái phương tiện không được đào tạo, không có bằng, chứng chỉ chuyên môn; nhiều phương tiện chở quá tải dẫn đến tai nạn.

Vì vậy, ngày15 tháng 6 năm 2004, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Giao thông đường thuỷ nội địa để tạo cơ sở pháp lý cao cho việc điều chỉnh các hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.


II. Quan điểm chỉ đạo việc soạn thảo Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa được xây dựng dựa trên một số quan điểm chỉ đạo:

1. Luật phải thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng đã nêu trong Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đó là: " Tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông". " phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng hoá, hành khách đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không ngày càng hiện đại, an toàn, văn minh, có sức cạnh tranh, vươn nhanh ra thị trường khu vực và thế giới".


2. Luật còn nhằm tạo cơ sở pháp lý để thiết lập trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, khai thác tốt tiềm năng thiên nhiên và phát huy nguồn lực của mọi thành phần kinh tế đầu tư khai thác giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  - xã hội và hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế ngày càng cao.


3. Luật cần kế thừa và phát huy các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, những nội dung đã được kiểm nghiệm trong thực tế và có tính ổn định được hoàn thiện nâng thành điều luật. Những nội dung mới phát sinh đã được thể chế thành những quy định mới để điều chỉnh kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa. Những nội dung mang tính kỹ thuật chi tiết hoặc còn chưa được kiểm nghiệm đầy đủ và ổn định thì được quy định khung và cần được quy định ở các văn bản dưới luật.


4. Luật phải nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với giao thông vận tải đường thuỷ nội địa; xác định rõ trách nhiệm quản lý giữa các bộ, ngành và địa phương trên cơ sở mỗi việc có một cơ quan chịu trách nhiệm, phù hợp với nội dung cải cách hành chính Nhà nước.

III. Bố cục và phạm vi  điều chỉnh của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.


1. Về bố cục: Luật Giao thông đường thuỷ nội địa gồm 103 Điều được chia 9 chương sau đây:


-  Chương I. Những quy định chung ( gồm 8 đìêu từ Điều 1 đến Điều 8). Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nguyên tắc cơ bản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi có tai nạn giao thông; chính sách phát triển giao thông đường thuỷ nội địa; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa và các hành vi bị nghiêm cấm.


-  Chương II. Quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa ( gồm 15 điều  từ Điều 9 đến Điều 23). Quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa gồm đường thuỷ nội địa, cảng bến thuỷ nội địa và các công trình phụ trợ; Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa và xác định nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.


-  Chương III. Phương tiện thuỷ nội địa ( gồm 5 điều từ Điều 24 đến Điều 28). Quy định điều kiện hoạt động của phương tiện, đăng ký quản lý phương tiện; quy định về bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; nhập khẩu phương tiện.


-  Chương IV. Thuyền viên và người lái phương tiện ( gồm 7 điều từ Điều 29 đến Điều 35). Quy định về chức danh và tiêu chuẩn chức danh thuyền viên; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên; đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, máy trưởng và quy định điều kiện của người lái phương tiện.


-  Chương V.  Quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện ( gồm 33 điều từ Điều 36 đến Điều 68). Chương này được chia thành 2 mục : Mục 1 -  Quy tắc giao thông ( từ Điều 36 đến Điều 44); Mục 2 - Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa (từ Điều 45 đến Điều 68). Quy định về quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện. Các quy định về quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện kế thừa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đã được thực tế kiểm nghiệm và có bổ sung một số quy định mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển giao thông đường thuỷ nội địa.


-  Chương VI. Hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa, cảng vụ và hoa tiêu đường thuỷ nội địa ( gồm 8 điều từ Điều 69 đến Điều 76). Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa; quản lý hoạt động của phương tiện thuỷ tại cảng, bến thuỷ nội địa; nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ đường thuỷ nội địa và quy định về hoa tiêu đường thuỷ nội địa.


-  Chương VII. Vận tải đường thuỷ nội địa ( gồm 22 điều từ Điều 77 đến Điều 98). Quy định về hoạt dộng vận tải hành khách, vận tải hàng hoá; trách nhiệm của người vận tải, người thuê vận tải trong việc bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; vận tải hành khách ngang sông; vận tải hàng hoá nguy hiểm; hàng hoá siêu trường, siêu trọng; vận tải động vật sống, thi hài, hài cốt và quy định quản lý vận tải bằng các phương tiện nhỏ; quyền và nghĩa vụ của người tham gia vận tải.


-  Chương VIII.  Quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa ( gồm 3 điều từ Điều 99 đến Điều101).  Quy định nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương về giao thông đường thuỷ nội địa; nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra giao thông đường thuỷ nội địa.


-  Chương IX.  Điều khoản thi hành ( gồm 2 điều, Điều 102 và  Điều 103). Quy định về hiệu lực thi hành và hường dẫn thi hành


2. Về phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa.

  IV.  Những nội dung cơ bản của luật giao thông đường thuỷ nội địa

1. Nguyên tắc hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa

 Để cho hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa phục vụ kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện thì hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn cho người, phương tiện, tài sản và bảo vệ môi trường; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

-  Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa là trách nhiệm của toàn xã hội, của chính quyền các cấp, của tổ chức, cá nhân quản lý hoặc trực tiếp tham gia giao thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, an toàn của phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông đường thuỷ nội địa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật. 

-  Phát triển giao thông đường thuỷ nội địa phải theo quy hoạch, kế hoạch và đồng bộ. 

-  Quản lý hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền các cấp.

2. Các hành vi bị cấm trong hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa

Điều 8 của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa quy định các hành vi bị cấm sau đây:

-  Phá hoại công trình giao thông đường thuỷ nội địa; tạo vật chướng ngại gây cản trở giao thông đường thuỷ nội địa.

-  Mở cảng, bến thuỷ nội địa trái phép; đón, trả người hoặc xếp, dỡ hàng hoá không đúng nơi quy định.

-  Xây dựng trái phép nhà, lều quán hoặc các công trình khác trên đường thuỷ nội địa và phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa. 

-  Đổ đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác, khai thác trái phép khoáng sản trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng; đặt cố định ngư cụ, phương tiện khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên luồng. 

-  Đưa phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật này tham gia giao thông đường thuỷ nội địa; sử dụng phương tiện không đúng công dụng hoặc không đúng vùng hoạt động theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm.

-  Bố trí thuyền viên không đủ định biên theo quy định khi đưa phương tiện vào hoạt động; thuyền viên, người lái phương tiện làm việc trên phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp.

-  Chở hàng hoá độc hại, dễ cháy, dễ nổ, động vật lớn chung với hành khách; chở quá sức chở người của phương tiện hoặc quá vạch dấu mớn nước an toàn. 

-  Làm việc trên phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1lít khí thở hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

-  Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm; xâm phạm tính mạng, tài sản khi phương tiện bị nạn; lợi dụng việc xảy ra tai nạn làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn.

-  Vi phạm báo hiệu hạn chế tạo sóng hoặc các báo hiệu cấm khác. 

-  Tổ chức đua hoặc tham gia đua trái phép phương tiện trên đường thuỷ nội địa; lạng lách gây nguy hiểm cho phương tiện khác.

-  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hoặc cho phép thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa.

-  Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa. 

3. Quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa

Đây là những quy phạm hết sức quan trọng quy định về việc quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa nhằm làm cho các hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa được bảo đảm thông suốt và trật  tự, an toàn cho người, phương tiện, tài sản và bảo vệ được môi trường; phục vụ  cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Vì vậy, Luật đã dành riªnh Chương II để quy định về vấn đề quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa. Trong đó, đường thuỷ nội địa bao gồm: đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa địa phương và đường thuỷ nội địa chuyên dùng. Đường thuỷ nội địa được chia thành các cấp kỹ thuật. 

-  Trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa được phân cấp như sau:

+  Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa quốc gia;

+  Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa địa phương;

+  Tổ chức, cá nhân có đường thủy nội địa chuyên dùng tổ chức quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa chuyên dùng được giao.

Việc quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa phải căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch lưu vực sông, các quy hoạch khác có liên quan và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các ngành khi lập quy hoạch, dự án xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thuỷ nội địa phải có ý kiến tham gia bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thuỷ nội địa, trừ các công trình phòng, chống lụt, bão, bảo vệ đê. 

- Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa:

+ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

+  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức xây dựng và phê duyệt quy hoạch vùng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa của địa phương trên cơ sở quy hoạch vùng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa. 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa có trách nhiệm công bố quy hoạch và quyết định việc điều chỉnh quy hoạch. 

- Trách nhiệm bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa

- Uỷ ban nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa.

-  Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa bị hư hỏng hoặc bị xâm hại phải kịp thời báo cho Uỷ ban nhân dân, đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Cơ quan, đơn vị nhận được tin báo phải kịp thời thực hiện các biện pháp khắc phục để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

4. Điều kiện hoạt động của phương tiện 

- Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

+  Đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đăng kiểm phương tiện.

 + Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kẻ hoặc gắn số đăng ký, sơn vạch dấu mớn nước an toàn, số lượng người được phép chở trên phương tiện;

+  Có đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên.

-  Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện sau: 

+  Đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đăng kiểm phương tiện.

 + Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kẻ hoặc gắn số đăng ký, sơn vạch dấu mớn nước an toàn, số lượng người được phép chở trên phương tiện;

-  Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn, sơn vạch dấu mớn nước an toàn và có giấy chứng nhận đăng ký.

-  Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú.

5. Đăng ký phương tiện 

-  Phương tiện có nguồn gốc hợp pháp, đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký.

-  Phương tiện của tổ chức, cá nhân được đăng ký tại nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

-  Phương tiện phải được đăng ký lại khi chuyển quyền sở hữu, thay đổi tên, tính năng kỹ thuật hoặc chủ phương tiện thay đổi trụ sở, chuyển nơi đăng ký hộ khẩu sang tỉnh khác. 

-  Chủ phương tiện phải khai báo để xoá tên và nộp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho cơ quan đã đăng ký phương tiện trong các trường hợp sau đây:

+  Phương tiện bị mất tích;

+  Phương tiện bị phá huỷ;

+  Phương tiện không còn khả năng phục hồi;

+  Phương tiện được chuyển nhượng ra nước ngoài.

- Thẩm quyền đăng ký phương tiện

 + Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định và tổ chức đăng ký phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá.

+ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc đăng ký phương tiện, trừ các phương tiện do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ®¨ng ký . 

+ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đăng ký phương tiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và tổ chức quản lý phương tiện được miễn đăng ký.

- Miễn đăng ký đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè.

6. Đăng kiểm phương tiện

-  Đối với các loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người; ®ối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người thuộc diện phải đăng kiểm. Chủ các loại phương tiện này phải thực hiện quy định sau đây: 

+  Khi đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện phải có hồ sơ thiết kế được cơ quan đăng kiểm phê duyệt;

+  Trong quá trình phương tiện hoạt động phải chịu sự kiểm tra về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm Việt Nam; chịu trách nhiệm bảo đảm tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện theo các tiêu chuẩn quy định giữa hai kỳ kiểm tra.

-  Cơ quan đăng kiểm khi thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện phải tuân theo hệ thống quy phạm, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành. Người đứng đầu cơ quan đăng kiểm và người trực tiếp thực hiện kiểm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra. 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá; quy định và tổ chức việc đăng kiểm phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá. 

-  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; quy định và tổ chức thực hiện thống nhất việc đăng kiểm phương tiện trong phạm vi cả nước, trừ các phương tiện do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản thực hiện việc đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

7. Chức danh và tiêu chuẩn chức danh thuyền viên 

 Chức danh thuyền viên trên phương tiện bao gồm thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó, thuỷ thủ, thợ máy.

Chủ phương tiện có trách nhiệm bố trí đủ các chức danh, định biên thuyền viên làm việc trên phương tiện và lập danh bạ thuyền viên theo quy định.

-  Thuyền viên làm việc trên phương tiện phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

+  Đủ 16 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam; 

+  Đủ tiêu chuẩn sức khoẻ và phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm; 

+  Có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện.

-  Bộ trưởng Bộ Y tế thống nhất với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên.

-  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ trách nhiệm và định biên thuyền viên của từng loại phương tiện, trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định theo quy định của pháp luật.  

-  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ trách nhiệm và định biên thuyền viên của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá.

8. Bằng, chứng chỉ chuyên môn 

- Bằng thuyền trưởng, máy trưởng được phân thành ba hạng: hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. 

- Chứng chỉ chuyên môn bao gồm chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ chuyên môn đặc biệt.

-  Bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

9. Đào tạo, cấp bằng và chứng chỉ chuyên môn 

-  Việc đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện phải thực hiện đúng nội dung, chương trình quy định cho từng hạng bằng, loại chứng chỉ chuyên môn. 

-  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện; quy chế tuyển sinh; nội dung, chương trình đào tạo; các loại chứng chỉ chuyên môn; quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện, trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thủy sản thực hiện theo quy định của pháp luật.

-  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thủy sản trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện; quy chế tuyển sinh; nội dung, chương trình đào tạo; quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá.

Nhà nước chỉ cho phép các cơ sở có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mới được đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện.

10. Điều kiện dự thi nâng hạng bằng thuyền trưởng, máy trưởng 

Những người có đủ các điều kiện sau đây thì được dự thi nâng hạng bằng thuyền trưởng, máy trưởng:

 - Người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng ba, có thời gian làm việc theo chức danh bằng hạng ba ít nhất 24 tháng hoặc có thời gian làm việc theo chức danh đào tạo ít nhất 12 tháng đối với người tốt nghiệp chương trình trung học chuyên ngành được dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhì.

-  Người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhì và có thời gian làm việc theo chức danh bằng hạng nhì ít nhất 36 tháng được dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất.

11. Đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng 

- Thuyền viên có bằng thuyền trưởng hạng nhất được đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của các loại phương tiện sau đây:

+  Tàu khách có sức chở trên 100 người;

+  Phà có trọng tải toàn phần trên 150 tấn;

+  Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 500 tấn;

+  Đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1000 tấn;

+  Phương tiện không thuộc loại tàu khách có sức chở trên 100 người; phà có trọng tải toàn phần trên 150 tấn; phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 500 tấn;®oàn lai có trọng tải toàn phần trên 1000 tấn có tổng công suất máy chính trên 400 mã lực.

-  Thuyền viên có bằng thuyền trưởng hạng nhì được đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của các loại phương tiện sau đây:

+  Tàu khách có sức chở từ trên 50 người đến 100 người;

+  Phà có trọng tải toàn phần từ trên 50 tấn đến 150 tấn;

+  Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ trên 150 tấn đến 500 tấn;

+  Đoàn lai có trọng tải toàn phần từ trên 400 tấn đến 1000 tấn;

+  Phương tiện không thuộc loại tàu khách có sức chở từ trên 50 người đến 100 người; phà có trọng tải toàn phần từ trên 50 tấn đến 150 tấn; phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ trên 150 tấn đến 500 tấn; ®oàn lai có trọng tải toàn phần từ trên 400 tấn đến 1000 tấn có tổng công suất máy chính từ trên 150 mã lực đến 400 mã lực.

-  Thuyền viên có bằng thuyền trưởng hạng ba được đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của các loại phương tiện sau đây:

+  Tàu khách có sức chở từ trên 12 người đến 50 người;

+  Phà có trọng tải toàn phần đến 50 tấn;

+  Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ trên 15 tấn đến 150 tấn;

+  Đoàn lai có trọng tải toàn phần đến 400 tấn;

+  Phương tiện không thuộc loại tàu khách có sức chở từ trên 12 người đến 50 người; phà có trọng tải toàn phần đến 50 tấn; phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ trên 15 tấn đến 150 tấn; ®oàn lai có trọng tải toàn phần đến 400 tấn có tổng công suất máy chính từ trên 15 mã lực đến 150 mã lực.

-  Thuyền viên có bằng thuyền trưởng hạng cao hơn được đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của loại phương tiện được quy định cho chức danh thuyền trưởng hạng thấp hơn. 

-  Thuyền viên có bằng thuyền trưởng được đảm nhiệm chức danh thuyền phó của loại phương tiện được quy định cho chức danh thuyền trưởng cao hơn một hạng.

12. Đảm nhiệm chức danh máy trưởng
-  Thuyền viên có bằng máy trưởng hạng nhất được đảm nhiệm chức danh máy trưởng của phương tiện có tổng công suất máy chính trên 400 mã lực.

-  Thuyền viên có bằng máy trưởng hạng nhì được đảm nhiệm chức danh máy trưởng của phương tiện có tổng công suất máy chính từ trên 150 mã lực đến 400 mã lực.

-  Thuyền viên có bằng máy trưởng hạng ba được đảm nhiệm chức danh máy trưởng của phương tiện có tổng công suất máy chính từ trên 15 mã lực đến 150 mã lực.

-  Thuyền viên có bằng máy trưởng hạng cao hơn được đảm nhiệm chức danh máy trưởng của loại phương tiện được quy định cho chức danh máy trưởng hạng thấp hơn. 

-  Thuyền viên có bằng máy trưởng được đảm nhiệm chức danh máy phó của loại phương tiện được quy định cho chức danh máy trưởng cao hơn một hạng.

13. Điều kiện của người lái phương tiện 

-  Người lái phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người phải có các điều kiện sau đây:

+  Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam;

+  Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế và biết bơi;

+  Có chứng chỉ lái phương tiện. 

-  Người lái phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 5 tấn hoặc có sức chở đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người phải đủ 15 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ, biết bơi, phải học tập pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa và được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp sử dụng phương tiện vào mục đích kinh doanh thì độ tuổi của người lái phương tiện phải ®ủ 18 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam.

-  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện, giấy chứng nhận học tập pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa cho người lái phương tiện. 

14. Vận tải đường thuỷ nội địa

- Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa gồm các hình thức sau đây:

+  Vận tải hành khách theo tuyến cố định là vận tải có cảng, bến nơi đi, cảng, bến nơi đến và theo biểu đồ vận hành ổn định;

+  Vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến là vận tải theo yêu cầu của hành khách trên cơ sở hợp đồng;

+  Vận tải hành khách ngang sông là vận tải từ bờ bên này sang bờ bên kia, trừ vận tải ngang sông bằng phà.

-  Người kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định hoặc vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến có trách nhiệm:

+  Công bố và thực hiện đúng lịch chạy tàu hoặc thời gian vận tải, công khai cước vận tải, lập danh sách hành khách mỗi chuyến đi; 

+  Bố trí phương tiện bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật này. 

-  Thuyền trưởng, người lái phương tiện chở khách hoặc phương tiện chở chung hành khách, hàng hoá phải thực hiện các quy định sau đây:

+  Trước khi khởi hành phải kiểm tra điều kiện an toàn đối với người và phương tiện; phổ biến nội quy an toàn và cách sử dụng các trang thiết bị an toàn cho hành khách; không để hành khách đứng, ngồi ở các vị trí không an toàn; 

+  Xếp hàng hoá, hành lý của hành khách gọn gàng, không cản lối đi; yêu cầu hành khách mang theo động vật nhỏ phải nhốt trong lồng, cũi;

+  Không chở hàng hoá dễ cháy, dễ nổ, hàng độc hại, động vật lớn chung với hành khách; không để hành khách mang theo súc vật đang bị dịch bệnh lên phương tiện;

+  Khi có giông, bão không được cho phương tiện rời cảng, bến, nếu phương tiện đang hành trình thì phải tìm nơi trú ẩn an toàn. 

15. Vận tải hành khách ngang sông
-  Phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Thuyền trưởng, người lái phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải thực hiện các quy định sau đây:

+  Trước khi khởi hành phải kiểm tra điều kiện an toàn đối với người và phương tiện; phổ biến nội quy an toàn và cách sử dụng các trang thiết bị an toàn cho hành khách; không để hành khách đứng, ngồi ở các vị trí không an toàn; 

+  Xếp hàng hoá, hành lý của hành khách gọn gàng, không cản lối đi; yêu cầu hành khách mang theo động vật nhỏ phải nhốt trong lồng, cũi;

+  Không chở hàng hoá dễ cháy, dễ nổ, hàng độc hại, động vật lớn chung với hành khách; không để hành khách mang theo súc vật đang bị dịch bệnh lên phương tiện;

+  Khi có giông, bão không được cho phương tiện rời cảng, bến, nếu phương tiện đang hành trình thì phải tìm nơi trú ẩn an toàn. 

+  Có đủ dụng cụ cứu sinh còn hạn sử dụng và bố trí đúng nơi quy định;

+  Hướng dẫn hành khách lên, xuống; sắp xếp hàng hóa, hành lý; hướng dẫn hành khách ngồi bảo đảm ổn định phương tiện; 

+  Chỉ được cho phương tiện rời bến khi hành khách đã ngồi ổn định, hàng hóa, hành lý, xe máy, xe đạp đã xếp gọn gàng và sau khi đã kiểm tra phương tiện không chìm quá vạch dấu mớn nước an toàn;

+  Không chở người quá sức chở người của phương tiện, chở hàng hoá quá trọng tải quy định.

-  Hành khách phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của thuyền trưởng, người lái phương tiện.

16. Vận tải bằng phương tiện nhỏ
Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 5 tấn, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực, phương tiện không có động cơ có sức chở đến 12 người, khi chở người phải có đủ chỗ ngồi ổn định, an toàn và có đủ dụng cụ cứu sinh tương ứng với số người trên phương tiện; khi chở hàng hoá không được chở quá trọng tải quy định, không được xếp hàng hoá che khuất tầm nhìn của người lái phương tiện, không gây mất ổn định và không làm ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện. 

17. Hợp đồng vận tải hành khách, vé hành khách
- Hợp đồng vận tải hành khách là sự thoả thuận giữa người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải về vận tải hành khách, hành lý từ cảng, bến nơi đi đến cảng, bến nơi đến, trong đó xác định quan hệ về nghĩa vụ và quyền lợi của các bên. Hợp đồng vận tải hành khách được lập thành văn bản hoặc theo hình thức khác mà hai bên thoả thuận.

-  Vé hành khách là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng vận tải hành khách. Vé hành khách phải theo mẫu quy định, trong đó ghi rõ tên, số đăng ký của phương tiện; tên cảng, bến nơi đi; tên cảng, bến nơi đến; ngày, giờ phương tiện rời cảng, bến và giá vé.

-  Việc miễn, giảm vé, ưu tiên mua vé và hoàn trả vé hành khách thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

18. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hành khách
-  Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền:

+  Yêu cầu hành khách trả đủ cước phí vận tải hành khách, cước phí vận tải hành lý mang theo quá mức theo quy định của pháp luật; 

+  Từ chối vận chuyển trước khi phương tiện rời cảng, bến đối với những hành khách đã có vé nhưng có hành vi không chấp hành các quy định của người kinh doanh vận tải, làm mất trật tự công cộng gây cản trở công việc của người kinh doanh vận tải, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tài sản của người khác, gian lận vé hoặc hành khách đang bị dịch bệnh nguy hiểm. 

- Người kinh doanh vận tải hành khách có nghĩa vụ:

+  Giao vé hành khách, chứng từ thu cước phí vận tải hành lý, bao gửi cho người đã trả đủ cước phí vận tải;

+  Vận tải hành khách, hành lý, bao gửi từ cảng, bến nơi đi đến cảng, bến nơi đến đã ghi trên vé hoặc đúng địa điểm đã thoả thuận theo hợp đồng; bảo đảm an toàn và đúng thời hạn;

+  Bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho hành khách trong trường hợp vận tải bị gián đoạn do tai nạn hoặc do nguyên nhân bất khả kháng; 

+  Tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hành khách, hành lý, bao gửi khi cần thiết;

+  Bồi thường thiệt hại cho hành khách nếu không vận tải đến đúng địa điểm và thời hạn đã thoả thuận hoặc khi có tổn thất, hư hỏng, mất mát hành lý ký gửi, bao gửi hoặc thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của hành khách do lỗi của người kinh doanh vận tải hành khách gây ra.

19. Quyền và nghĩa vụ của hành khách
-  Hành khách có các quyền sau đây:

+  Yêu cầu được vận chuyển bằng đúng loại phương tiện, đúng giá trị loại vé, từ cảng, bến nơi đi đến cảng, bến nơi đến theo vé đã mua;

+  Được miễn cước phí hành lý mang theo với khối lượng theo quy định của pháp luật;

+  Được từ chối chuyến đi trước khi phương tiện rời cảng, bến và được hoàn trả lại tiền vé theo quy định. Sau khi phương tiện khởi hành, nếu rời phương tiện tại bất kỳ cảng, bến nào thì không được hoàn trả lại tiền vé, trừ trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định; 

+  Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh, bồi thường thiệt hại trong trường hợp người kinh doanh vận tải hành khách không vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận trong hợp đồng. 

-  Hành khách có các nghĩa vụ sau đây:

+  Mua vé hành khách và trả cước phí vận tải hành lý mang theo quá mức quy định; nếu chưa mua vé và chưa trả đủ cước phí vận tải hành lý mang theo quá mức thì phải mua vé, trả đủ cước phí và nộp tiền phạt;

+  Khai đúng tên, địa chỉ của mình và trẻ em đi kèm khi người kinh doanh vận tải lập danh sách hành khách; 

+  Có mặt tại nơi xuất phát đúng thời gian đã thoả thuận; chấp hành nội quy vận chuyển và hướng dẫn về an toàn của thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện; 

+  Không mang theo hành lý thuộc loại hàng hoá mà pháp luật cấm lưu thông, cấm vận tải chung với hành khách.

20. Hành lý ký gửi, bao gửi
- Hành lý ký gửi, bao gửi chỉ được nhận vận chuyển khi không thuộc loại hàng hoá mà pháp luật cấm lưu thông, có kích thước, trọng lượng phù hợp với phương tiện, được đóng gói đúng quy cách, đã trả đủ cước phí vận tải và được giao cho người kinh doanh vận tải trước khi phương tiện khởi hành theo thời hạn do hai bên thoả thuận trong hợp đồng.

-  Người có bao gửi phải lập tờ khai gửi hàng hoá, trong đó kê khai tên hàng hoá, số lượng, khối lượng, tên và địa chỉ người gửi, tên và địa chỉ người nhận. Người kinh doanh vận tải có trách nhiệm kiểm tra bao gửi theo tờ khai gửi hàng hoá và xác nhận vào tờ khai gửi hàng hoá. Tờ khai gửi hàng hoá được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Người kinh doanh vận tải có trách nhiệm gửi giấy báo nhận bao gửi cho người nhận bao gửi.

-  Hành khách có hành lý ký gửi khi nhận hành lý phải xuất trình vé hành khách và chứng từ thu cước phí vận tải hành lý ký gửi.

-  Người nhận bao gửi phải xuất trình giấy báo nhận bao gửi, tờ khai gửi hàng hoá, chứng từ thu cước phí vận tải và giấy tờ tuỳ thân.

-  Người kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm bồi thường mất mát, hư hỏng hành lý ký gửi, bao gửi theo quy định của pháp luật. 
21. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải đối với hành khách

-  Vé, danh sách hành khách lên phương tiện trong mỗi chuyến đi là căn cứ để giải quyết bảo hiểm cho hành khách khi có sự cố rủi ro; đối với vận tải hành khách ngang sông thì việc bồi thường được thực hiện theo hợp đồng bảo hiểm giữa người kinh doanh vận tải với người bảo hiểm. 

-  Việc trả tiền bảo hiểm cho hành khách được thực hiện theo quy định của pháp luật.

22. Hợp đồng vận tải hàng hoá, giấy gửi hàng hoá và giấy vận chuyển 

-  Hợp đồng vận tải hàng hoá là sự thoả thuận giữa người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải, trong đó xác định quan hệ về quyền và nghĩa vụ của hai bên. Hợp đồng vận tải được lập thành văn bản hoặc theo các hình thức khác mà hai bên thoả thuận.

-  Giấy gửi hàng hoá là bộ phận của hợp đồng vận tải do người thuê vận tải lập và gửi cho người kinh doanh vận tải trước khi giao hàng hoá. Giấy gửi hàng hoá có thể lập cho cả khối lượng hàng hoá thuê vận tải hoặc theo từng chuyến do hai bên thoả thuận trong hợp đồng.

Giấy gửi hàng hoá phải ghi rõ loại hàng hoá; ký hiệu, mã hiệu hàng hóa; số lượng, trọng lượng hàng hoá; nơi giao hàng hoá, nơi nhận hàng hoá; tên và địa chỉ của người gửi hàng; tên và địa chỉ của người nhận hàng; những yêu cầu khi xếp, dỡ, vận tải hàng hoá. 

-  Giấy vận chuyển là chứng từ giao nhận hàng hoá giữa người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải, là chứng cứ để giải quyết tranh chấp. 

Giấy vận chuyển do người kinh doanh vận tải lập sau khi hàng hoá đã xếp lên phương tiện và phải có chữ ký của người thuê vận tải hoặc người được người thuê vận tải uỷ quyền.

Giấy vận chuyển phải ghi rõ loại hàng hoá; ký hiệu, mã hiệu hàng hoá; số lượng, trọng lượng hàng hoá; nơi giao hàng hoá, nơi nhận hàng hoá; tên và địa chỉ của người gửi hàng, tên và địa chỉ của người nhận hàng; cước phí vận tải và các chi phí phát sinh; các chi tiết khác mà người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải thoả thuận ghi vào giấy vận chuyển; xác nhận của người kinh doanh vận tải về tình trạng hàng hoá nhận vận tải.

23. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hàng hoá 

-  Người kinh doanh vận tải hàng hoá có quyền:

+  Yêu cầu người thuê vận tải cung cấp các thông tin cần thiết về hàng hoá để ghi vào giấy vận chuyển và có quyền kiểm tra tính xác thực của các thông tin đó;

+  Yêu cầu người thuê vận tải thanh toán đủ cước phí vận tải và các chi phí phát sinh; yêu cầu người thuê vận tải bồi thường thiệt hại do vi phạm thoả thuận trong hợp đồng;

+  Từ chối vận tải nếu người thuê vận tải không giao hàng hoá theo thoả thuận trong hợp đồng; 

+  Yêu cầu giám định hàng hoá khi cần thiết;

+  Lưu giữ hàng hoá trong trường hợp người thuê vận tải không thanh toán đủ cước phí vận tải và chi phí phát sinh theo thoả thuận trong hợp đồng.

- Người kinh doanh vận tải hàng hoá có nghĩa vụ:

+  Cung cấp phương tiện đúng loại, đúng địa điểm; bảo quản hàng hoá trong quá trình vận tải và giao hàng hoá cho người nhận hàng theo thoả thuận trong hợp đồng; 

+  Thông báo cho người thuê vận tải biết thời gian phương tiện đến cảng, bến và thời gian phương tiện đã làm xong thủ tục vào cảng, bến. Thời điểm thông báo do các bên thoả thuận trong hợp đồng;

+  Hướng dẫn xếp, dỡ hàng hoá trên phương tiện;

+  Bồi thường thiệt hại cho người thuê vận tải do mất mát, hư hỏng toàn bộ hoặc một phần hàng hoá xảy ra trong quá trình vận tải từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng, trừ trường hợp sau ®©y: 

 Do đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi hoặc hao hụt ở mức cho phép;

 Do việc bắt giữ hoặc cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với phương tiện, hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi;

 Do nguyên nhân bất khả kháng;

 Do lỗi của người thuê vận tải, người nhận hàng hoặc người áp tải hàng hoá.

24. Quyền và nghĩa vụ của người thuê vận tải hàng hoá
-  Người thuê vận tải hàng hoá có quyền:

+  Từ chối xếp hàng hoá lên phương tiện mà người kinh doanh vận tải đã bố trí nếu phương tiện không phù hợp để vận tải loại hàng hoá đã thoả thuận trong hợp đồng;

+  Yêu cầu người kinh doanh vận tải giao hàng hoá đúng địa điểm, thời gian đã thoả thuận trong hợp đồng;

+  Yêu cầu người kinh doanh vận tải bồi thường thiệt hại trong hợp do mất mát, hư hỏng toàn bộ hoặc một phần hàng hoá xảy ra trong quá trình vận tải từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng. 
-  Người thuê vận tải hàng hoá có nghĩa vụ:

+  Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp pháp về hàng hoá trước khi giao hàng hoá cho người kinh doanh vận tải; đóng gói hàng hoá đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu hàng hoá đầy đủ và rõ ràng; giao hàng hoá cho người kinh doanh vận tải đúng địa điểm, thời gian và các nội dung khác ghi trong giấy gửi hàng hoá;

+  Thanh toán cước phí vận tải và chi phí phát sinh cho người kinh doanh vận tải hàng hoá; đối với hợp đồng thực hiện trong một chuyến thì phải thanh toán đủ sau khi hàng hoá đã xếp lên phương tiện, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng; đối với hợp đồng thực hiện trong một thời gian dài, nhiều chuyến thì hai bên thoả thuận định kỳ thanh toán, nhưng phải thanh toán đủ cước phí vận tải theo hợp đồng trước khi kết thúc chuyến cuối cùng, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng;

+  Cử người áp tải hàng hoá trong quá trình vận tải đối với loại hàng hoá bắt buộc phải có người áp tải.

25. Quyền và nghĩa vụ của người nhận hàng
- Người nhận hàng có quyền:

+  Nhận và kiểm tra hàng hoá nhận được theo giấy vận chuyển; 

+  Yêu cầu người kinh doanh vận tải thanh toán chi phí phát sinh do giao hàng hoá chậm;

+  Yêu cầu hoặc thông báo cho người thuê vận tải yêu cầu người kinh doanh vận tải bồi thường thiệt hại do mất mát, hư hỏng hàng hoá;

+  Yêu cầu giám định hàng hoá khi cần thiết.

-  Người nhận hàng có nghĩa vụ:

+  Đến nhận hàng hoá đúng thời gian, địa điểm đã thoả thuận; xuất trình giấy vận chuyển và giấy tờ tuỳ thân cho người kinh doanh vận tải trước khi nhận hàng hoá;

+  Thanh toán chi phí phát sinh do việc nhận hàng hoá chậm;

+  Thông báo cho người kinh doanh vận tải về mất mát, hư hỏng hàng hoá ngay khi nhận hàng hoá hoặc chậm nhất là ba ngày, kể từ ngày nhận hàng hoá nếu không thể phát hiện thiệt hại từ bên ngoài.

26. Xử lý hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi không có người nhận hoặc người nhận từ chối

-  Khi hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi đã được vận tải đến nơi trả hàng mà không có người nhận hoặc người nhận từ chối nhận thì người kinh doanh vận tải có quyền gửi hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi vào nơi an toàn, thích hợp và thông báo ngay cho người thuê vận tải biết; mọi chi phí phát sinh do người thuê vận tải chịu. 

-  Sau ba mươi ngày, kể từ ngày người kinh doanh vận tải thông báo cho người thuê vận tải, nếu người kinh doanh vận tải không nhận được trả lời của người thuê vận tải hoặc người kinh doanh vận tải không được thanh toán đầy đủ chi phí phát sinh thì người kinh doanh vận tải có quyền bán đấu giá hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi để trang trải chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật về bán đấu giá; nếu hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi thuộc loại mau hỏng hoặc chi phí ký gửi quá lớn so với giá trị của hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi thì người kinh doanh vận tải có quyền bán đấu giá trước thời hạn trên, nhưng phải thông báo cho người thuê vận tải biết trước khi bán.

-  Hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi thuộc loại cấm lưu thông hoặc có quy định hạn chế vận chuyển mà không có người nhận hoặc người nhận từ chối nhận thì được giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

27. Bồi thường hàng hoá bị mất mát, hư hỏng
-  Khi người kinh doanh vận tải phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với hàng hoá mất mát, hư hỏng toàn bộ hoặc một phần thì mức bồi thường được tính theo giá trị hàng hoá tại nơi và thời điểm mà hàng hoá được giao cho người nhận hàng.

-  Giá bồi thường đối với hàng hoá mất mát, hư hỏng do hai bên thoả thuận theo giá thị trường tại thời điểm trả tiền bồi thường; trường hợp không xác định được giá thị trường thì tính theo giá trung bình của hàng hoá cùng loại, cùng chất lượng.

28. Thời hạn gửi yêu cầu bồi thường, thời hạn giải quyết bồi thường và thời hiệu khởi kiện, giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải. 

-  Thời hạn gửi yêu cầu bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi là hai mươi ngày, kể từ ngày hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi được giao cho người nhận hoặc ngày mà lẽ ra hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi phải được giao cho người nhận. Người kinh doanh vận tải phải giải quyết bồi thường trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có yêu cầu bồi thường của người thuê vận tải.

-  Thời hạn gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến tính mạng, sức khoẻ của hành khách là hai mươi ngày, kể từ thời điểm xảy ra thiệt hại. Người kinh doanh vận tải có trách nhiệm giải quyết yêu cầu bồi thường trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có yêu cầu bồi thường của hành khách hoặc của người đại diện hợp pháp của họ.

-  Trường hợp hai bên không giải quyết được yêu cầu bồi thường thì có quyền yêu cầu trọng tài kinh tế hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật. Thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi, đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến tính mạng, sức khoẻ là một năm, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết yêu cầu bồi thường quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 92 của Luật.

-  Giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải

Người thuê vận tải căn cứ vào giá trị hàng hoá khai trong giấy vận chuyển và theo mức thiệt hại thực tế mà yêu cầu bồi thường, nhưng không vượt quá giá trị hàng hoá đã ghi trong giấy vận chuyển.

 Trường hợp người thuê vận tải không khai giá trị hàng hoá thì mức bồi thường được tính theo giá trung bình của hàng hoá cùng loại, nhưng không vượt quá mức bồi thường do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

29. Miễn bồi thường
-  Người kinh doanh vận tải được miễn bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi trong các trường hợp sau đây:

+  Do đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi hoặc hao hụt ở mức cho phép;

+  Do việc bắt giữ hoặc cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với phương tiện, hàng hoá, hành lý ký gửi, bao gửi;

+  Do nguyên nhân bất khả kháng;

+  Do lỗi của người thuê vận tải, người nhận hàng hoặc người áp tải hàng hoá. 

-  Người thuê vận tải được miễn bồi thường vi phạm hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng.

30. Quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa
-  Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa.

-  Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa.

-  Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Thuỷ sản thực hiện các biện pháp bảo vệ trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; tổ chức lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa đối với người, phương tiện tham gia giao thông đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật; thống kê, cung cấp dữ liệu về tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa.

-  Bộ Thuỷ sản chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc xây dựng quy hoạch mạng lưới cảng cá, bến cá, khu vực hoạt động thuỷ sản trên đường thuỷ nội địa; chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với tàu cá hoạt động trên đường thuỷ nội địa. 

-  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan khi xây dựng quy hoạch hệ thống đê điều, công trình thuỷ lợi và kế hoạch phòng, chống lụt, bão có liên quan đến giao thông đường thuỷ nội địa; chỉ đạo thực hiện việc đặt, duy trì báo hiệu đường thuỷ nội địa đối với các công trình thuỷ lợi và thanh thải kịp thời các công trình thuỷ lợi không còn sử dụng nhưng ảnh hưởng tới luồng và hành lang bảo vệ luồng.

-  Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc xây dựng quy hoạch phát triển lưu vực sông, quản lý khai thác tài nguyên có liên quan đến luồng và hành lang bảo vệ luồng, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trên đường thuỷ nội địa. 

-  Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa.

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

+  Tổ chức, chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, chống lấn, chiếm hành lang bảo vệ luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và chịu trách nhiệm về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa tại địa phương; tổ chức cứu nạn, giải quyết hậu quả các vụ tai nạn trên đường thuỷ nội địa trong phạm vi địa phương.

+  Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa của địa phương.

+  Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa theo thẩm quyền; áp dụng các biện pháp thiết lập trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa tại địa phương.

- Thanh tra giao thông đường thuỷ nội địa

+  Thanh tra giao thông đường thuỷ nội địa là thanh tra chuyên ngành, có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vận tải đường thuỷ nội địa, phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện. 

+  Tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật về thanh tra.

V. Tổ chức thực hiện


1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật đến mọi tổ chức, cán bộ và nhân dân để mọi người hiểu về Luật và tự giác chấp hành các quy định trong Luật. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện dưới nhiều hình thức và biện pháp khác nhau trong đó cần tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ có liên quan trực tiếp đến quản lý giao thông vận tải đường thuỷ nội địa.


2. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

Ngày 22/6/2004, Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch số 3069/GTVT- PC về việc  xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường thuỷ nội địa trong năm 2004 như sau:


-  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật Giao thông đường thuỷ nội địa;


-  Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn tài chính để quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa;


-  Nghị định quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa;

-  Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong đường thuỷ nội địa;

- Nghị định quy định điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hàng hoá dễ cháy, dễ nổ trên đường thuỷ nội địa đối với người thứ ba, người kinh doanh vận tải hành khách đối với hành khách;


- Quyết định về phân loại, phân cấp kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức quản lý đường thuỷ nội địa;

- Quyết định về báo hiệu đường thuỷ nội địa;

- Quyết định ban hành tiêu chuẩn cảng, bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông;


- Quyết định ban hành định ngạch, định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa;


- Quyết định về việc đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Quyết định về việc kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa;


- Quyết định về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thuỷ nội địa;


- Thông tư liên tịch Bộ Y tế -Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên, người lái phương tiện;


- Quyết định ban hành Tiêu chuẩn chức danh, chế độ trách nhiệm của thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa và khung định biên an toàn tối thiểu của phương tiện thuỷ nội địa;

-  Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh thuyền viên, người lái phương tiện;


- Quyết định ban hành Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện và hoa tiêu đường thuỷ nội địa;

-  Quyết định về điều kiện, tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện và hoa tiêu đường thuỷ nội địa;


- Quyết định ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn đảm nhiệm chức danh thuyền viên, người lái phương tiện và hoa tiêu đường thuỷ nội địa;


-  Quyết định về tiêu chuẩn kỹ thuật của âm hiệu, đèn hiệu, dấu hiệu và cờ hiệu trên phương tiện thuỷ nội địa;


-  Quyết định về quản lý hoạt động và phân cấp quản lý đối với cảng, bến thuỷ nội địa;


-  Quyết định về tổ chức, hoạt động của cảng vụ đường thuỷ nội địa;


-  Quyết định về tổ chức, hoạt động của hoa tiêu đường thuỷ nội địa;

-  Quyết định về hoạt động vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa;


-  Quyết định về hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.


3. Việc triển khai Luật cần thực hiện ở tất cả các cấp đặc biệt ở các địa phương nơi người dân tham gia giao thông và làm vận tải trên đường thuỷ nội địa phải bắt đầu từ các công việc đơn giản như thống kê, đăng ký phương tiện, đào tạo cấp chứng chỉ cho người lái phương tiện đến việc quy hoạch sắp xếp bến bãi, việc xác lập luồng và hành lang bảo vệ luồng trên các tuyến đường thuỷ nội địa. 
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